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TOM TAT

Nghién ctru tap trung phan tich va danh gia kha nang canh tranh ctia cac doanh nghiép vira va
nhé & nong thon mién Béc Viét Nam trong thoi diém qua trinh toan cau hoa dang tac dong manh mé
vao thi trwéng trong va ngoai nwéc. Phwong phap nghién ciru tép trung vao viéc phan tich 3 nhém
cac yéu t6 thé hién kha nidng canh tranh la tai san canh tranh, tién trinh canh tranh va két qua canh
tranh cta doanh nghiép. Két qua nghién ctru cho thay kha nang canh tranh cuia cac doanh nghiép
trong nam 2009 la rat yéu kém. Cac doanh nghiép tai Ha Noi khong c6 kha nang canh tranh bang cac
doanh nghiép ngoai tinh. Doanh nghiép dich vu cé kha nang canh tranh cao nhét trong cac loai hinh
san xuét kinh doanh. P6i v&i cac loai hinh s& hiru doanh nghiép, doanh nghiép tw nhan, doanh
nghiép cé vén nwéc ngoai va cong ty trach nhiém hivru han cé kha ndng canh tranh cao hon so v&i
cac doanh nghiép con lai. Nang lwc ky thuat va quy mé kinh té 1a hai van dé chinh cta doanh nghiép
nhé va vtra.

T khoa: Doanh nghiép vira va nhé, kha nang canh tranh.

SUMMARY

This paper attempts to analyze the competitiveness of small and medium-sized enterprises in
the northern rural areas of Vietham where globalization process recently has resulted in rapid
increase of product movement, capital and labor. The research methodology focuses on evaluation
of enterprise’s assets, competitiveness enhancement procedure, and production and marketing
achievement. Research results show that the competitiveness of enterprises in 2009 is very weak.
Enterprises from Hanoi are less competitive than those from other provinces. Services enterprises
are more competitive than the others according to business sector. In term of ownership, private
enterprises, foreign invested enterprises and limited liability companies are more competitive than
the business left. Technical capacity and economies of scale are two main problems of medium and
small enterprises.

Key words: Competitiveness, small and medium-sized enterprises.

662



Kha nang canh tranh ctia cac doanh nghiép vira va nhé & néng thén mién Bac Viét Nam ...

1. DAT VAN DE

Kha n#ng canh tranh 13 stic manh caa
doanh nghiép dugc thé hién trén thuong
truong. Su ton tai va stic song ctia mot doanh
nghiép thé hién trudc hét & kha nang canh
tranh. D& tiing budc vuon 1én gianh thé chua
dong trong qua trinh hoi nhap, nang cao kha
ning canh tranh chinh 1a tiéu chi phan dau
ctia cac doanh nghiép Viét Nam, trong d6 c6
cac doanh nghiép vita va nhé (DNVVN). Vai
trd cia cac DNVVN trong nén kinh t& xa hoi
da duge nhiéu tac gia dé cap téi. Theo Ha Vy
(2005), s lugng DNVVN ¢ Viét Nam chiém
khoang 97% trong téng s6 khoang 200.000
doanh nghiép da thanh lap trén toan quéc.
Céac doanh nghiép nay déng gép khoang 26%
GDP, 31% gia tri tong san lugng cong nghiép,
tao ra khoang 49% viéc lam phi néng nghiép 6
nodng thdn, va 26% luc luong lao dong trong ca
nudc. Trén thuc t&, cac DNVVN cta Viét Nam
c6 nhiéu lgi thé canh tranh, tuy nhién van con
nhiéu han ché& va yéu kém nhu: kha ning
canh tranh yé&u vé tai chinh va quan 1y, ning
sudt lao dong thap, chi phi san xuat va gia
thanh san phdm cao, nhan thitc va ch&p hanh
luat phap con han ché, yéu kém vé thuong
hiéu. Dé cap t6i cac doanh nghiép J nong
thon, Bui Hitu Dic (2006) cho ring cac doanh
nghiép 6 néng thén do nhiéu nguyén nhan
van chua thuc su dap dng dudc yéu cau phuc
vu su nghiép phat trién kinh t€ nong thén
theo huéng cong nghiép hoéa, hién dai héa.
Chéng han, § thdi diém cudi nim 2002, s§
doanh nghiép § noéng thén chiém khoang 14%
tong s6 doanh nghiép ca nude, dén nam 2003
giam con trén 11% va ¢ thoi diém thang 5
nam 2005 chi con khoang 10% véi khoang
trén 16.000 doanh nghiép; trong d6 phan 16n
c6 quy md nho, trinh d6 cong nghé va quan ly
chua dap ting duge yéu cau phuc vu su nghiép
phat trién kinh t& néng thon.

Ding truée thuc trang chung d6, mét
loat cau hoi bd ngd can dude nghién ctu va
tra 16i nhu: Dic trung cia DNVVN 6 nong
thon mién BAc Viét Nam nhu thé nao? Miic
d6 kha ning canh tranh gitia cac loai hinh
doanh nghiép 6 vung dé6 c6 khac nhau

khong? Cac yéu t6 chu yéu anh hudng dén
kha nang canh tranh ctia cac DNVVN § nong
thon mién Bic 1a gi? Nghién ciu nay gép
phan 1am sang td cac cAu hdi néu trén.

2. PHUONG PHAP NGHIEN cUU

2.1. Khung phéin tich kha nang canh tranh

cta cac DNVVN

Trong nghién c@iu nay, kha niang canh
tranh cta cac doanh nghiép dugc phan tich &
3 gbc dd: (1) cac tai san canh tranh, (2) cac
tién trinh canh tranh va (3) cac két qua canh
tranh. Trong d6, cac tai san canh tranh bao
gom nhiing ngudn luc vé dat dai, lao dong,
may moéc thiét bi, cong ngheé, gia tri tai san
va ngudn von cua doanh nghiép. Tién trinh
canh tranh lién quan dén cac chinh sach vé
san pham, gia ban, phan phdi san phim va
xtc tién marketing cta doanh nghiép. Cac
chi tiéu thé hién két qua canh tranh cia
doanh nghiép nhu l¢i nhuan, thi phan, v.v...
D6 1a nhiing chi tiéu truc tiép, sau cung thé
hién kha n#ng canh tranh ctia doanh nghiép.
Cac tai san canh tranh anh hudng dén
nhiing quyét sach ma doanh nghiép st dung
trong qua trinh canh tranh, ti d6 sé tac dong
t61 két qua canh tranh ctia doanh nghiép.

Tuy nhién, ngoai viéc phan tich 3 nhém
yéu t6 dé cap, nghién ctu con st dung thém
ty s6 chi phi nguén luc RCR dé lam rd hon
nhiing nhan dinh va phan tich & phia trudc.
Chi s6 RCR la thuong sb gitia chi phi cta
nhiing ngudn luc sén c6 va 1¢i nhuan sau thué
cta doanh nghiép (Bielik, Rajcaniova, 2004).
Gi4 tri nay ndm trong khodng tit 0 dén 1 thé
hién kha n#ng canh tranh ctia doanh nghiép
khi gia tri cia nhiing nguén luc sin c6 trong
doanh nghiép nhd hon 1¢i nhuan thuc t&€ ma
nhiing nguén luc d6 tao ra.

2.2. Phuong phap thu thap va phan tich
thong tin
Phan 16n két qua nghién ciu duge dua
trén so liéu diéu tra nam 2009 véi ddi tugng
diéu tra 1a cac DNVVN 6 vung nong thoén &
21 tinh thanh ctia mién Bic Viét Nam. Tong
s6 mau diéu tra theo phiéu diéu tra tiéu
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chuén 14 168 dudc phan t6 theo tiéu thic dia
ly v61 85 doanh nghiép tai Ha Noi va 83
doanh nghiép thudc cac vung dia ly bao
quanh Ha N¢i, mién ndi phia Bic, déng
bing song Hong va mot s6 dia phuong gin
mién Trung. D61 véi tiéu thic loai hinh
doanh nghiép, c6 16 doanh nghiép nha nuéc,
9 doanh nghiép vén nuéc ngoai, 35 doanh
nghiép tu nhan, 84 céng ty c6 phan va 24
doanh nghiép con lai (bao gom cac loai hinh
cong ty trach nhiém hdu han, va hgp tac xa
v6i s6 luong nhd). Theo linh vuc san xuit, ¢
tat ca 15 doanh nghiép nong nghiép, 89 cong
nghiép va tiéu tha céng nghiép, 50 dich vu,
14 cong nghiép va dich vu.

No6i dung diéu tra tap trung vao 2 van
dé chinh: (1) thong tin khai quat vé don vi
diéu tra, (2) thuc trang kha ning canh tranh
cua don vi diéu tra vé cic ngudn lyc canh
tranh, tién trinh canh tranh va két qua canh
tranh. Bén canh d6, mot s6 thong tin thi cap
cling dude thu thap tit UBND Thanh pho,
S6 K& hoach va Dau tu, Nién giam Théng ké,
sach bao da xudt ban va mot sd website.

Pé dam bao dat dugec muc tiéu dé ra,
nghién ctu nay chu yéu st dung phuong
phap théng ké mo ta thong qua cac bang, so
d6, do thi véi cac chi tiéu nhu s6 tuong d6i,
8 tuyét doi, s6 binh quan, v.v... dé phan tich
so6 liéu.

3. KET QUA NGHIEN CUU
3.1. CAc tai san canh tranh ctia doanh nghiép

Phan 16n cac doanh nghiép déu nhan
dinh dat dai 12 tai san mau chét quan trong
cho qua trinh thuc hién ciac ké& hoach kinh
doanh va dau tu ctia doanh nghiép. Hau hét
cac doanh nghiép déu mong mudn dugc giao
dat hoidc thué dat td Nha nudec dé yén tam
dau tu san xuit kinh doanh. Tuy nhién, qu§y
dat cong han ché va kénh giao dat hay thué
dat truc tiép tu chinh quyén tinh hau nhu
chi danh cho cic doanh nghiép quy mé 16n
(da phan la cac du an dau tu nuéc ngoai cé
nhu cau 16n vé dién tich dat). Chinh vi thé
cac doanh nghiép vita va nhdé khoéng tan
dung dugc kénh nay (Bang 1).

Bang 1. Tinh hinh dAit dai ctia cac doanh nghiép diéu tra

DVT: ha
Doanh nghiép Mua Thué Puoc giao Téng

Viung dia ly

Ha Noi 0,55 0,75 0,38 1,67

Tinh khac 1,69 0,77 1,34 3,8
Linh v sén xuét

NN 0,54 1,44 2,35 4,32

CN 1,28 1,49 0,26 3,04

DV 0,43 0,34 0,04 0,81

CNDV 1,23 1,35 0,20 2,78
Loai hinh doanh nghiép (DN)

NNc 0,32 0,72 3,19 4,24

VNNg 0,50 1,67 0,10 2,27

TN 0,77 0,17 0,00 0,94

CTCF 2,87 0,67 0,00 3,54

Khac 0,55 0,26 1,88 2,69

Nguon: S6 liéu diéu tra 2009

Chii thich: NN: nong nghiép; CN: cong nghiép; DV: dich vu; CNDV: cong nghiép dich vy
NNc: nha nuée; VNNg: von nuoc ngoai; TN: tu nhan; CTCF: cong ty cé phan
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Qua s6 liéu bang 1 ¢6 thé thay dién tich
dat cta cac doanh nghiép la rat han ché,
doanh nghiép néng nghiép va doanh nghiép
Nha nuéc 1a 2 d6i tugng cé dién tich dat 16n
nhat 1an lugt 1a 4,32 va 4,24 ha. Dong thoi
thé hién mot dac diém trong méi trudng cla
c4c loai hinh doanh nghiép 1a da s6 dién tich
dat dugec Nha nuéc giao cho doanh nghiép
luén thudc vé cac doanh nghiép hoat dong
san xudt kinh doanh trong linh vuc néng
nghiép ho#dc thudc quyén sé hitu cia Nha
nude. Ty 1é dat duge giao d6i véi doanh
nghiép Nha nuéc va doanh nghiép nong
nghiép 1an lugt 1a 75,3% va 54,3% trong tong
s6 dién tich d&t. Nhiing doanh nghiép trén
dia ban Ha Noi c6 dién tich dat trung binh
nhoé hon so véi cac doanh nghiép thudc céc
dia phuong khac rat nhiéu, thé hién ¢ 1,67
ha so véi 3,8 ha. Déi tuong doanh nghiép cé
dién tich dat nhé nhat 0,81 ha la nhiing
doanh nghiép dich vu va 0,94 ha la nhiing
doanh nghiép tu nhan do ngudn tiép can chu
yéu cua ho 1a st dung dat mua ctaa gia dinh
hay dat di thué lai. Cac doanh nghiép tu
nhin muén c6é dat thuong phai thué lai dat
cua cic doanh nghiép Nha nudc khéng st dung

dén véi gia cao va thoi han khéng ddm bao,
rat dé bi thu lai. Nhin chung, c6 thé thay dat
dai 14 1y do mot s6 ddi tugng doanh nghiép
gip nhiéu han ché trong viéc phat trién dau
tu dé mé rong san xuét va quy mo.

Ngoai yéu t6 dat dai, von kinh doanh
dang 14 bai toan d8 véi cac doanh nghiép via
va nho 6 mién Bic. Ngoai von tin dung théng
thuong, cdc ngan hang trong nuéc hién dang
duge nhiéu t6 chiic nuée ngoai ty thac von
tai trg cho cac doanh nghiép vita va nhé vay
nhu ngan hang TMCP A Chau (ACB), ngan
hang TMCP Pong A (EAB), ngan hang Dau
tu va Phat trién Viét Nam, ngan hang Cong
thuong Viét Nam. Ngoai cAc nguén von trén,
cac doanh nghiép hién nay con c¢6 thé nhan
ngudn von truc ti€p tit cac quy dau tu trong
va ngoai nude. Tuy nhién, doanh nghiép via
va nhd van khé ti€p can véi nhiing ngudn
von nay (Bang 2). Nguyén nhan cht yéu la
ngan hang hau nhu chi cho nhiing doanh
nghiép cé tai san thé chap vay, rat it truong
hgp dudc vay tin chap, mitc cho vay qua it so
v6i gia tri tai san thé& chap, nhu cau vay, thoi
gian lam tha tuc vay qua dai.

Bang 2. Tinh hinh nguén vén clia cac doanh nghiép diéu tra

PVT: tr.dong

. Vén chi s& hivu No phai tra R
Doanh nghiép ~ — - < — - Tong
Von quy Khac Ngan han Dai han Khac
Vung dia ly
Ha Noi 4410,8 218,2 3659,1 402,1 48,7 8739,0
Tinh khac 3721,8 845,2 3291,6 1639,2 49,4 9547,2
Linh virc san xuét
NN 3881,4 692,7 2435,0 1365,5 55,4 8429,9
CN 6023,0 660,0 2878,4 1292,6 52,1 10906,1
DV 3170,2 620,4 3144,2 13245 53,3 8312,6
CNDV 3798,7 672,1 3087,3 1312,2 53,3 8923,7
Loai hinh DN
NNc 5023,4 660,0 2099,4 1300,4 52,4 9135,6
VNNg 5189,4 758,6 2687,5 709,1 67,1 9411,8
TN 5125,4 678,6 2090,0 629,8 60,2 8584,0
CTCF 5053,9 664,0 4023,0 1289,5 52,4 11082,8
Khac 4551,4 659,6 1532,3 701,4 56,8 7501,6

Nguon: 86 liéu diéu tra 2009

Chui thich: NN: nong nghiép; CN: cong nghiép; DV: dich vu; CNDV': cong nghiép dich vu
NNc: nha nude; VNNg: von nudc ngoai, TN: tw nhan; CTCF: céng ty co phdin
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Co cdu ngudn von cua cac doi tuong
doanh nghiép 6 bang 2 cho thiy, vai trd cua
nguén von vay khi ngudn von chu sé hitu chi
chiém gin mot nda téng ngudn von cua
doanh nghiép trong ky kinh doanh. Ng ngin
han chiém ty trong tuong d6i 16n, thé hién hé
s rui ro cao trong médi quyét dinh kinh doanh
ciing nhu hiéu qua hoat dong san xuat kinh
doanh cua doanh nghiép trong mot chu ky
quay vong von. Trung binh mdt doanh nghiép
vita va nhé ¢ mién Bic Viét Nam c6 khoang
9,143 ty dong tién von, trong d6 néu nhin vao
cac linh vuc san xuit kinh doanh thi doanh
nghiép cong nghiép cb téng s6 vén 16n nhat 1a
10,9 ty ddng, cong ty c6 phan cb téng s6 von
trung binh 1a 11,08 ty dong trong cac loai
hinh s6 hiiu doanh nghiép. Diéu ngac nhién
1& cac doanh nghiép vita va nhd trén dia ban
Ha Néi lai ¢6 quy moé téng s6 vén nhé hon so
v6i cac doanh nghiép tuong tu & cac dia
phuong khac. Tuy nhién, khi xét dén hé s6
von dau tu trén dién tich dat kinh doanh thi
cac doanh nghiép Ha Noi c6 miic do dau tu
cao hon gép 2 14n, cu thé 14 5,23 ty déng/ha so
véi 2,51 ty dong/ha. Hé sd nay cao nhat doi
v6i cac doanh nghiép dich vy khi cac doanh
nghiép nay dau tu dén 10,3 ty dong trén 1
hecta dién tich dat kinh doanh.

Lao doéng dong mot vai tro rat quan
trong trong gidi quyét lao dong va viéc lam &
ndng thon, cling nhu 14 mot yéu t6 kich thich
va dich chuyén luc lugng lao déng gitia cac
nganh, nhung khi dugc hédi vé vai tro cta lao
doéng trong nang cao kha ning canh tranh
cia doanh nghiép thi rat it doanh nghiép
danh gia cao vé thanh t6 nay. Qua diéu tra,
trong cd cdu lao dong tai cac doanh nghiép
vita va nho ¢ mién Béc chi c6 4,8% lao dong
c6 trinh d6 trén dai hoc, 8,5% c6 trinh d6 dai
hoc, 8,8% la trung cap va gan 78% chua qua
dao tao. Trong téng s trung binh 138 lao
déng tai cac doanh nghiép vita va nho tai
nong thon mién Béc thi ty 1& lao dong thudng
xuyén chiém 76,2%, nam giéi chiém 73,9%,
d6 tudi duéi 30 chiém 50%, d6 tudi trén 50 1a
8,5%. Cac doanh nghiép khong nhan thiy
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mot diéu rang véi mic luong binh quéin xap
xi 2,4 triéu dong/thang cho mot lao dong, day
14 10i thé& canh tranh rat 16n trong so sanh
v6i nhiing moi trudng kinh doanh bén ngoai
khi hé s6 chi phi lao dong & d6 cao hon rat
nhiéu. Ty 1é lao dong tré kha 16n cung véi
mtc d6 thuong xuyén trong tin dung lao
dong sé giip phan tng tich cuc véi nhiing
thay d6i trong moi truong kinh doanh ddi héi
chuyén giao céng nghé hay tng dung khoa
hoc cong nghé méi trong san xuat.

Trén thuc t& doanh nghiép tu nhan va
doanh nghiép c6 vén dau tu nudc ngoai cé
muc d6 ap dung khoa hoc cong nghé cao nhat
65% va 87% trong khi thé hién su cham chap
tién trinh 4p dung va chuyén giao khoa hoc
cong nghé véi nhiing thay d6i caa thi trudng
cling nhu méi trudng san xuit 1a nhiing
doanh nghiép Nha nudc, cong ty trach nhiém
hiiu han va hgp tac xa véi ty 1& 23% va 33%.
Khong thich tng kip théi véi nhiing su thay
d6i vé mit cong nghé trong san xudt, cong
nghé trong tim kiém cac nguyén liéu dau vao
thay thé, chinh 1a tu lam giam kha n#ing
canh tranh cta doanh nghiép va bi ddy lui
khéi thi trudng. Pa s6 cac doanh nghiép déu
ap dung nhiing khoa hoc cong nghé méi
trong san xudt va kinh doanh & thoi diém
trudec nam 2000 (78% ddi véi doanh nghiép
von diu tu nuée ngoai, 83% ddi véi cong ty cd
phan), day 1a thoi diém ma nén kinh t& trong
nude néi chung c6 nhiing bude chuyén rd rét,
thé hién nht & kim ngach nhiing hoat dong
thuong mai quéc té. Nhiing cong nghé méi
duge 4p dung phan 16n c6 xudt xt tit chau A
(80% ¥ kién tit cac doanh nghiép), cu thé tir
ngudn goc cia cac loai may méc, trang thiét
bi phuc vu san xuat va ché bién nhu may
nghién tron thtc an gia sic; hé thong day
chuyén sdy nong san thuc phdm; may cay
btta, gieo hat, thu hoach; may san xuit
gidng; may xuc; may kéo trong cong nghiép;
may ép dat, ép ton; may tién; may cét, han
da s6 dudc nhap khéau tit Nhat, Trung Qudc,
Dai Loan, Han Quéc. S6 it hon (20%) la
nhiing cong nghé thé hién trén nhiing may
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moéc thiét bi phuc vu san xuat ché tao dén tu
cac nudec nhu Dtc, Italia, My... Cac doanh
nghiép vita va nho trong linh vuc san xuit
néng nghiép c¢6 mic d6 ap dung khoa hoc
cong nghé vao san xuat 1a it nhat (17,4%),
trong khi doanh nghiép trong nganh cong
nghiép va dich vu 1an lugt la 85,4% va
78,5%. Mtc d6 ap dung khoa hoc cong nghé
cua cac doanh nghiép vira va nho tai Ha Noi
va cac tinh khac khong chénh léch nhiéu, thé
hién 6 53,2% va 43,1% cic doanh nghiép.

3.2. Cac tién trinh canh tranh cta doanh
nghiép

Déi véi cac doanh nghiép viia va nhd, co
c&u chi phi thé hién rd rang su yéu thé cla
hoat déng marketing trong doanh nghiép
ngay ca khi doanh nghiép hoat ddng hiéu
qua trén thi trusng. Piéu nay thé hién dac
biét r6 rang trong cac doanh nghiép Viét
Nam, trung binh méi doanh nghiép thuc
hién tit 3% - 5% trén tong chi phi cho hoat
dong marketing. Tuy nhién, nhiing nam gan
day, dac biét ti sau nam 2006, méi quan
tam cua doanh nghiép danh cho hoat dong
marketing, hoat dong mang lai nhiéu 1¢i thé
canh tranh cta doanh nghiép trong dai han,
da hoan toan thay d6i. Pic biét nhat trong
nhiing hoat dong marketing dugc ap dung
trong kinh doanh 1a viéc thay d6i hay thiét
ké lai san phdm cii cing v6i nhiing chién
ludec san phdm méi nham da dang nhiing
phan khtc thi trudéng trong ciach nhin méi
“dat khach hang vao vi tri trung tam trong
thi truong” ciia doanh nghiép. Mic du 1a doi
tugng bao thu nhat trong cach nhin méi nay
nhung c6 té1 45,5% doanh nghiép Nha nuéc
da thuc hién chién luge san phdm mdi trén
thi trudng cung va sau thdi diém nam 2006.
V6i cach lam tuong tu, 31,2% va 57,4%
doanh nghiép trong téng s6 doanh nghiép tu
nhéan va cong ty c6 phan c6 ging theo duéi
muc dich ddy bat cac d6i tha canh tranh ra
khoéi nhiing khidc thi trusng ma ¢ d6 doanh
nghiép c6 thé vuon téi su hai 1ong cta khach
hang 1a t8t nhat. Dang ké phai néi dén

62,3% doanh nghiép c6 von dau tu nuéc
ngoai thuc hién chinh sach san phidm méi,
kéo dai chu ky séng cta nhiing san phdm &
nhiing thoi diém dinh vi trén thi trudng
trude d6. Nguyén nhan c6 thé ly giai thich
hop nhat 14 cach doanh nghiép da khong con
mai bam vao 161 tu duy kinh doanh cii 1a
ngai dau tu, ngai mé réng quy moé san xuat
dé giam thiéu rai ro trén thi truong khi
gianh toan bo viéc danh gia lugng ciu va
hanh vi khach hang cho nghién ctu, va
nhiing bao cdo chi mang tinh ly thuyét vé
kinh doanh. Ngoai céng viéc dua ra nhiing
san phdm méi dé phuc vu nhiing nhu ciu
ngay cang da dang cta thi trudng, cac doanh
nghiép vita va nhé & mién Béc Viét Nam da
tién thém mot bude niia trong khoa hoc kinh
doanh, dé 1a viéc phan loai san phdm. Trong
diéu tra nam 2009, hién nay trén 70% cac
doanh nghiép c6 ging tién hanh phan loai
san phdm, ngoai trit 12,4% cac déi tugng
cong ty trach nhiém hiiu han ky két hgp
dong v6i néng dan trong san xudt va ché
bién néng san va cac hgp tac xa nong nghiép
v6i quan diém cit ning vé s6 lugng ma da bd
qua hiéu qua marketing trong tiéu thu néu
san phdm dude phan loai va dinh gia riéng
biét. Ty 1& 100% va 84,5% doanh nghiép cé
von diu tu nudc ngoai cung cac céng ty cd
phan tién hanh phan loai san phidm ching
minh cho su nhay bén hon vé nang cao lgi
thé canh tranh trong thu hit nhiing d6i
tugng ngudi tiéu dung trong nhiing pham vi
khoang thu nhap va thi hidu.

San phdm dudc phan loai va dang ky
chat lugng 1a hoat dong truc tiép khing dinh
va x4y dung thuong hiéu bén viing cua
doanh nghiép trén thi trusng. Trén 85% cac
doanh nghiép vira va nhé dang ky tiéu chudn
chat lugng san phdm théng qua nhiing hé
thong tiéu chuén duge xay dung bsi Nha
nudc va cac c¢d quan quan ly thi truong nhu
TCVN, ISO... Tuy theo ting dic thu vé s6
luong va danh muc san phim, ciing nhu tinh
chat vé linh vuc sdn xuat kinh doanh ma
doanh nghiép thuc hién quyét dinh nhéan
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hiéu chung hay riéng biét cho tat ci san
phdm. 75,3% cac doanh nghiép Nha nudc,
65% va 76% doanh nghiép tu nhéan va cong
ty ¢4 phan xay dung nhan hiéu chung cho tat
ca cic san pham, 87% cac doanh nghiép cé
vén nubc ngoai xay dung nhin hiéu riéng
cho ting loai san pham. Giai thich thém cho
nhiing quyét dinh marketing d6i v6i nhan
hiéu san phdm cta ting loai hinh doanh
nghiép c6 thé do su nhaAm lin trong phan
biét nhéan hiéu va xay dung thuong hiéu. D6
la mét qua trinh dai truée day khi coi nhe
van dé marketing va viéc 4p dung né ddi véi
su thanh coéng trong kinh doanh ctia mot
doanh nghiép. D61 véi cac doanh nghiép
nong nghiép thi viéc trién khai chinh sach
san phdm mdi ciing nhu phan loai san phdm
va x4y dung thuong hiéu dugc tién hanh
cham tré hon khi chi ¢6 37,2% trong téng s&
doanh nghiép nhan thic duge nhiing yéu cau
méi cta thi trudng.

Chinh sach gia luon di sau chién luge
san phidm 1a thuéc do tinh hiéu qua
marketing cua hoat dong d6 trong nhiing
ch&p nhan cu thé cta thi trudng. Pa s8 cac
doanh nghiép van luén bam theo cach dinh
gia truyén thong, d6 1a dinh gia dua trén chi
phi va dinh gia theo gia thi truong. Chinh
sach gia nay van c6 thé hiéu qua trén thi
truong hién tai, nhung trong nhiing thdi
diém thong tin khéng hoan hdo vé san
pham, nhiéu doanh nghiép sé phai ganh chiu
rai ro vé gia. Chic chin diéu nay la nhiing
thach thic c6 thé nhin thdy trudc trong hoi
nhap. Ty 1& 89,56% va 92,3% doanh nghiép c6
von dau tu nudc ngoai va doanh nghiép tu
nhan dinh gii theo chi phi va gia thi trucng,
va duy nhét 67,8% cong ty ¢4 phan dinh gia
thay d6i. Tuong tu, 97,3% cac doanh nghiép
nong nghiép dinh gid theo gia thi trudng,
82,3% doanh nghiép cong nghiép va 75,1%
doanh nghiép dich vu dinh gia theo chi phi.

Trén thuc t& d6i véi hau hét cac doanh
nghiép vita va nhé qua diéu tra, khong cé
mot doanh nghiép nao tién hanh xay dung
kénh phan phéi san phadm cho doanh nghiép.
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Cac doanh nghiép cho rang viéc xay dung
kénh phan phéi di kém véi chi phi marketing
va chi phi quan tri kénh qua 16n trong khi
thi trudng da thyc hién chtic nidng phan phoi
caa chinh né bing cach thiét lap cac hé
thong phan phéi trung gian. Doanh nghiép
¢6 von dau tu nude ngoai cho rang 67,8% san
pham ctia ho dudc tiéu thu & thi trudng nude
ngoai, trong khi da s6 cac doanh nghiép con
lai thi trucng tiéu thu chinh 1a thi truong noi
dia. Cu thé 58,8%, 68,3%, 78,7%, 82,4% khoi
luong san phidm cta cac doanh nghiép nha
nude, tu nhan, c6 phan, céng ty trach nhiém
hiiu han va hdp tac xa duge tiéu thu tai thi
truong trong nudc thong qua cac déi tugng
trung gian trén thi truong thé hién cu thé
trén khoang tu 3-4 kénh phan phoi cho san
phdm ctia mdi doanh nghiép. Hau hét cac
doanh nghiép khong thé xac dinh duge miic
d6 tang trudng thi phan vi quy mé san phdm
trén thi trudng qua 16n va khong thé liét ké
dudc hét cac dsi thu canh tranh. D61 véi cac
doanh nghiép néng nghiép va dich vu thi
phan 16n san phidm dudc tiéu thu & thi
truong noi dia, noi doanh nghiép c6 thé phan
phéi 1an lugt 78,4% va 94,5% khéi lugng san
pham ctia doanh nghiép.

Déi véi hoat dong xuc tién san pham, cac
doanh nghiép cho biét trong giéi han vé lgi
nhuan hiém khi cdc doanh nghiép viua va
nhé tién hanh quang cao cho san phidm cua
doanh nghiép. M6t trong nhiing hoat dong
ma doanh nghiép c6 thé nang cao hinh anh
doanh nghiép tai thi trudong dia phucng do 1a
tai trg cho nhiing hoat dong van hoa xa hoi.
Mot s6 it doanh nghiép néng nghiép thuc
hién nhiing chuong trinh giao luu, chuyén
giao kĐ thuat, giộng, vat tu doi vội nguoi
néng dan nham xay dung long tin gitta ngudi
san xuét va doanh nghiép. Trong 5% tong s6
cac doanh nghiép tu nhan tién hanh
marketing va ban san phdm cta ho qua
website trén co s nhiing déi tugng khach
hang bén ngoai da biét dén ho. Nhin chung,
v6i quy mo nhd, doanh nghiép trén thuc t&
van 6 trong giai doan tham nhap thi trudng
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nén nhiing hoat ddng xtc tién véi chi phi 16n
chua dudc quan tidm nhiéu. Hoat dong
khuyén mai, giam gia dugdc chd trong hon
trong nhiing thoi diém kich thich nhu cau
titu dung cta thi truong. Chi phi khuyén
mai thudng chiém 0,1% - 0,15% so véi tong
chi phi trong qué trinh san xu4t kinh doanh.

3.3. Cac két qua canh tranh cua doanh
nghiép

Két qua san xuat kinh doanh ctia doanh
nghiép mét phan thé hién kha nang sinh 15i
cing nhu viéc ddy nhanh qué trinh quay
vong von tai dau tu cho nhiing hoat déng
marketing nhdm nang cao vi th€ san phdm
trén thi truong. Trong md hinh nim yéu t6
canh tranh ctia Micheal Porter ciing néi dén
thanh t6 nay nhu mét yéu t6 tat yéu va quan
trong trong moéi lién hé véi nhiing yéu td bén
trong doanh nghiép.

Cd cdu chi phi ctia cac doanh nghiép viia
va nho diéu tra nam 2009 (Bang 3) cho thay
su khac biét 16n vé téng chi phi gifia cac
doanh nghiép virta va nhé tai Ha Noi va céc
dia phuong khac. Téng chi phi binh quén cta
cac doanh nghiép tai Ha Noi 1a 3,7 ty dong
trong khi d6i véi cac doanh nghiép tai cac
dia phuong khac 1a 3,08 ty dong. Ty trong 16n

nhit trong cidc khoan chi phi 1a chi phi
nguyén vat liéu. Véi bdi canh qua trinh ap
dung khoa hoc cong nghé duge thuc hién
manh mé trong cac hdp phan cia qua trinh
san xuit thi chi phi nguyén vat liéu va ning
lugng cua cac doanh nghiép nhd va via 6
mién Bic 1a qua 16n (lan lugt 77,2% va
75,7%). Day chinh 1a nguyén nhéan, hay c6
thé goi 1a thach thic 16n khi hoi nhap khong
rao can. RO rang cac doanh nghiép trong
nuéc khong thé canh tranh ngang bing vé
gia khi con di sau cac doanh nghiép nudc
ngoai vé tinh quy md trong kinh té&.

Trong cac linh vuc san xuat, doanh
nghiép noéng nghiép c6 mic téng chi phi thap
nhat 1,6 ty dong dugec 1y gidi do chi phi
nguyén liéu dau vao thap hon so véi cac
nganh céng nghiép va dich vu. Déi véi cac
loai hinh doanh nghiép thi phan bd téng chi
phi déng déu hon nhung mtc chi phi nguyén
vat lidu van tén tai rat 16n & cac doanh
nghiép. Ty 1é chi phi quan ly va khau hao &
mtic 0,05% va 0,04% so véi téng chi phi thé
hién tinh khong khoa hoc va chuyén nghiép
trong cong tac t6 chitic va quan ly di kém véi
viéc st dung trang thiét bi lac hau kéo theo
kha ning khéng c6 hiéu qua san xuat va chi
phi quan tri chit lugng san pham.

Bang 3. Co cau chi phi san xuat kinh doanh ctia cac doanh nghiép diéu tra

PVT: tr.dong

Doanh nghiép 1 2 3 4 5 6 7 Téng

Vung dia ly

Ha Noi 2860,2 237,6 176,7 174,0 140,3 67,8 44 4 3701,0

Tinh khac 2330,6 191,7 150,1 155,1 159,1 55,4 35,0 3077,0
Linh vurc sén xuat

NN 1218,4 104,0 71,3 85,9 81,3 30,4 14,0 1605,2

CN 2926,9 230,6 173,1 187,0 162,0 69,8 44,6 3794,0

DV 2364,5 204,1 158,4 151,0 149,6 56,0 38,8 3122,4

CNDV 2825,9 273,0 219,8 155,9 144,2 64,3 39,7 3722,8
Loai hinh DN

NNc 2652,1 191,2 165,2 184,3 148,9 63,2 414 3446,2

VNNg 2750,5 227,0 173,0 178,7 147,3 66,3 38,3 3581,0

TN 2340,0 204,9 142,8 142,5 139,9 55,7 37,0 3062,7

CTCF 2646,0 220,6 167,4 165,6 155,2 62,2 40,0 3457,0

Khac 2716,9 221,2 175,8 175,5 145,6 65,7 42,5 3543,2

Nguon: S6 liéu diéu tra 2009

Chili thich: 1. Chi phi nguyén vdt liéu; 2. Chi phi lao dong; 3. Chi phi ban hang;

4. Chi phi qudn 1y, 5. Khdu hao; 6. Céc khoan giam trix; 7. Chi phi khac
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So sanh v6i 1gi nhuan trung binh trong
diéu tra doanh nghiép vita va nhé nam 2004,
s6 liéu trong 168 mau diéu tra cho thay mot
btic tranh kha quan hon trong thu nhap
doanh nghiép. Doanh nghiép c¢6 1gi nhuan sau
thué cao nhat 1a doanh nghiép Nha nuéc, mot
phan cling vi bdi day 1a loai hinh doanh
nghiép thu hit duge nhiéu nhat su hd trg cua
Nha nuéc (Bang 4). Doanh nghiép tai Ha Noi
c6 lgi nhuan sau thué& cao hon so véi cac
doanh nghiép 6 cac dia phuong khéc khi cé6
rat nhiéu diéu kién thuan loi vé phia thi
truong tiéu thu lam gidm thiéu chi phi cac
khoan giam tri va ban hang. Doanh nghiép
dich vu c¢6 thu nhap cao nhit trong nhém
nhiing doanh nghiép thudc vé cac linh vuc
san xuat khac nhau. Mic du vay, ty suat lgi
nhuan/vén kinh doanh gitta cac doanh nghiép
van con rat thap. Vé6i ty suat 1gi nhuan nay
néu roi vao nhiing thoi diém khing hoang caa
nén kinh té& trong nuéc nhu quy 3 niam 2008
thi chic chin doanh nghiép sé thua 16. Doanh
nghiép dich vu va doanh nghiép tu nhan cé ty
sudt 1gi nhuin/doanh thu cao hon nhiing
doanh nghiép con lai trong nhém thé hién 1gi

thé canh tranh trong hiéu qua kinh doanh.
Doanh nghiép vita va nhd tai Ha Noi méc du
c6 lgi nhuan cao nhung ty sudt Iloi
nhuan/doanh thu thip hon so véi cac doanh
nghiép tai cac dia phuong khac.

Phan tich ty s6 RCR trong bang 5 cho
thay, néu khéng c6 hd trg tit Nha nuéc, cac
doanh nghiép vita va nhé & mién Béc Viét
Nam khong thuc su c6 kha ning canh tranh,
hay gia tri nhiing yéu t6 sin c6 bén trong
doanh nghiép nhé hon 1¢i nhuan thuc t&€ ma
né tao ra. Khi c¢6 hé trg caa Nha nudc, cac
doanh nghiép tai Ha No6i khong cé lgi thé
canh tranh bing nhiing doanh nghiép bén
ngoai. Doanh nghiép Nha nudc va doanh
nghiép dich vu c¢6 stic canh tranh 16n nhat
thé hién ¢ gia tri RCR lan lugt 1a 0,73 va
0,79. Diéu nay tat yéu giai thich su hd trg
tuyét doi cia Nha nuéc cho nhiing doanh
nghiép thudc quyén sdé hiiu cia Nha nudc va
tinh néng dong cta nhiing doanh nghiép
dich vu trong méi truong kinh doanh hién
tai. Mot 1an niia nghién ctu chi ra vai trd
quan trong cia Nha nudc trong viéc hd trg
va gitp d6 cac doanh nghiép noi dia.

Bang 4. K&t qua san xuat kinh doanh ctia cac doanh nghiép

Loi nhuan sau thué

Ty suét lgi nhuan/vén Ty suét lgi nhuan/doanh thu

(tr.ddng) (%) (%)
Vung dia ly
Ha Noi 323,86 3,71 7,78
Tinh khac 271,59 2,84 7,85
Linh vuwe sx
NN 141,15 1,67 7,84
CN 304,20 2,79 717
DV 341,17 4,10 9,54
CNDV 272,83 3,06 6,61
Loai hinh DN
NNc 365,82 4,00 9,28
VNNg 281,02 2,99 7,03
TN 352,88 4,11 10,0
CTCF 265,42 2,39 6,9
Khac 293,38 3,91 7.4

Nguén: S6 liéu diéu tra 2009

Chii thich:  NN: nong nghiép; CN: cong nghiép; DV dich vu; CNDV: cong nghiép dich vu
NNc: Nha nuéce; VNNg: von nudce ngoai; TN: tw nhan; CTCF: céng ty c6 phan
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Bang 5. Chi s6 chi phi nguén luc RCR

Doanh nghiép Khéng co hé tro tlr Nha nuwéc C6 hé tro tir Nha nwéc

Vung dia ly

Ha Noi 1,06 0,87

Tinh khac 1,00 0,83
Linh vurc sén xuét

NN 1,04 0,87

CN 1,08 0,88

DV 0,94 0,79

CNDV 1,07 0,88
Loai hinh DN

NNc 0,87 0,73

VNNg 0,97 0,83

TN 0,94 0,79

CTCF 1,14 0,93

Khac 0,92 0,78
Cac DN 1,03 0,85

Nguén: S6 liéu diéu tra 2009

Chii thich: NN: nong nghiép; CN: cong nghiép; DV: dich vu; CNDV: cong nghiép dich vu
NNc: Nha nucce; VNNg: von nudce ngoai; TN: tuw nhan; CTCF: céng ty co phan

4. KET LUAN

Kha ning canh tranh ctia doanh nghiép
viia va nhé trong béi cdnh hoi nhap dang 1a
mot van dé gianh dudc nhiéu su quan tdm
ctia Nha nuéc va nhiing cd quan hoach dinh
chinh sach cho doanh nghiép. Vi vay, viéc
phén tich va danh gia nang luc canh tranh
ciia doanh nghiép trong nudc 1la mot buée
chuén bi cho viéc xdy dung mdét hé théng
chinh sach nham hé trg tich cuc tinh hiéu
qua trong canh tranh ngang bing. Nghién
ctiu chi ra mot thuc t€ 12 kha ning canh
tranh cta ciac doanh nghiép vita va nhd &
mién Béc Viét Nam van con rat yéu kém néu
khéng c¢6 su giip d6 ti Nha nude. Viéc xay
dung mot hé théng chinh sach hgp 1y, nhat
quin, thod min nguyén vong cua doanh
nghiép va mdt moi truong dau tu an toan la
giai phap hitu hiéu thdc ddy tang trudng
kinh t& va 6n dinh va giam thiéu chénh léch
thu nhap gitia cac nganh. Ngoai ra, cong tac
chuyén giao khoa hoc cong nghé ky thuat

can duge tich cuc trién khai di kém véi xay
dung 161 suy nghi khoa hoc trong kinh doanh
d61 véi cac d6i tugng doanh nghiép sé 1a ban
dap tién t6i hoi nhap bén viing.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu tập trung phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn miền Bắc Việt Nam trong thời điểm quá trình toàn cầu hoá đang tác động mạnh mẽ vào thị trường trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu tập trung vào việc phân tích 3 nhóm các yếu tố thể hiện khả năng cạnh tranh là tài sản cạnh tranh, tiến trình cạnh tranh và kết quả cạnh tranh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong năm 2009 là rất yếu kém. Các doanh nghiệp tại Hà Nội không có khả năng cạnh tranh bằng các doanh nghiệp ngoại tỉnh. Doanh nghiệp dịch vụ có khả năng cạnh tranh cao nhất trong các loại hình sản xuất kinh doanh. Đối với các loại hình sở hữu doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn nước ngoài và công ty trách nhiệm hữu hạn có khả năng cạnh tranh cao hơn so với các doanh nghiệp còn lại. Năng lực kỹ thuật và quy mô kinh tế là hai vấn đề chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 



Từ khoá: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng cạnh tranh. 


SUMMARY


This paper attempts to analyze the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the northern rural areas of Vietnam where globalization process recently has resulted in rapid increase of product movement, capital and labor. The research methodology focuses on evaluation of enterprise’s assets, competitiveness enhancement procedure, and production and marketing achievement. Research results show that the competitiveness of enterprises in 2009 is very weak. Enterprises from Hanoi are less competitive than those from other provinces. Services enterprises are more competitive than the others according to business sector. In term of ownership, private enterprises, foreign invested enterprises and limited liability companies are more competitive than the business left. Technical capacity and economies of scale are two main problems of medium and small enterprises. 


Key words: Competitiveness, small and medium-sized enterprises.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Khả năng cạnh tranh là sức mạnh của doanh nghiệp được thể hiện trên thương trường. Sự tồn tại và sức sống của một doanh nghiệp thể hiện trước hết ở khả năng cạnh tranh. Để từng bước vươn lên giành thế chủ động trong quá trình hội nhập, nâng cao khả năng cạnh tranh chính là tiêu chí phấn đấu của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Vai trò của các DNVVN trong nền kinh tế xã hội đã được nhiều tác giả đề cập tới. Theo Hà Vy (2005), số lượng DNVVN ở Việt Nam chiếm khoảng 97% trong tổng số khoảng 200.000 doanh nghiệp đã thành lập trên toàn quốc. Các doanh nghiệp này đóng góp khoảng 26% GDP, 31% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tạo ra khoảng 49% việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn, và 26% lực lượng lao động trong cả nước. Trên thực tế, các DNVVN của Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém như: khả năng cạnh tranh yếu về tài chính và quản lý, năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cao, nhận thức và chấp hành luật pháp còn hạn chế, yếu kém về thương hiệu. Đề cập tới các doanh nghiệp ở nông thôn, Bùi Hữu Đức (2006) cho rằng các doanh nghiệp ở nông thôn do nhiều nguyên nhân vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chẳng hạn, ở thời điểm cuối năm 2002, số doanh nghiệp ở nông thôn chiếm khoảng 14% tổng số doanh nghiệp cả nước, đến năm 2003 giảm còn trên 11% và ở thời điểm tháng 5 năm 2005 chỉ còn khoảng 10% với khoảng trên 16.000 doanh nghiệp; trong đó phần lớn có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ và quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế nông thôn.


Đứng trước thực trạng chung đó, một loạt câu hỏi bỏ ngỏ cần được nghiên cứu và trả lời như: Đặc trưng của DNVVN ở nông thôn miền Bắc Việt Nam như thế nào? Mức độ khả năng cạnh tranh giữa các loại hình doanh nghiệp ở vùng đó có khác nhau không? Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các DNVVN ở nông thôn miền Bắc là gì? Nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ các câu hỏi nêu trên.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1. Khung phân tích khả năng cạnh tranh
       của các DNVVN


Trong nghiên cứu này, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp được phân tích ở 3 góc độ: (1) các tài sản cạnh tranh, (2) các tiến trình cạnh tranh và (3) các kết quả cạnh tranh. Trong đó, các tài sản cạnh tranh bao gồm những nguồn lực về đất đai, lao động, máy móc thiết bị, công nghệ, giá trị tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Tiến trình cạnh tranh liên quan đến các chính sách về sản phẩm, giá bán, phân phối sản phẩm và xúc tiến marketing của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu thể hiện kết quả cạnh tranh của doanh nghiệp như lợi nhuận, thị phần, v.v... Đó là những chỉ tiêu trực tiếp, sau cùng thể hiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tài sản cạnh tranh ảnh hưởng đến những quyết sách mà doanh nghiệp sử dụng trong quá trình cạnh tranh, từ đó sẽ tác động tới kết quả cạnh tranh của doanh nghiệp. 


Tuy nhiên, ngoài việc phân tích 3 nhóm yếu tố đề cập, nghiên cứu còn sử dụng thêm tỷ số chi phí nguồn lực RCR để làm rõ hơn những nhận định và phân tích ở phía trước. Chỉ số RCR là thương số giữa chi phí của những nguồn lực sẵn có và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp (Bielik, Rajcaniova, 2004). Giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 1 thể hiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khi giá trị của những nguồn lực sẵn có trong doanh nghiệp nhỏ hơn lợi nhuận thực tế mà những nguồn lực đó tạo ra.

2.2. Phương pháp thu thập và phân tích 
       thông tin


Phần lớn kết quả nghiên cứu được dựa trên số liệu điều tra năm 2009 với đối tượng điều tra là các DNVVN ở vùng nông thôn ở 21 tỉnh thành của miền Bắc Việt Nam. Tổng số mẫu điều tra theo phiếu điều tra tiêu chuẩn là 168 được phân tổ theo tiêu thức địa lý với 85 doanh nghiệp tại Hà Nội và 83 doanh nghiệp thuộc các vùng địa lý bao quanh Hà Nội, miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng và một số địa phương gần miền Trung. Đối với tiêu thức loại hình doanh nghiệp, có 16 doanh nghiệp nhà nước, 9 doanh nghiệp vốn nước ngoài, 35 doanh nghiệp tư nhân, 84 công ty cổ phần và 24 doanh nghiệp còn lại (bao gồm các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, và hợp tác xã với số lượng nhỏ). Theo lĩnh vực sản xuất, có tất cả 15 doanh nghiệp nông nghiệp, 89 công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 50 dịch vụ, 14 công nghiệp và dịch vụ.


Nội dung điều tra tập trung vào 2 vấn đề chính: (1) thông tin khái quát về đơn vị điều tra, (2) thực trạng khả năng cạnh tranh của đơn vị điều tra về các nguồn lực cạnh tranh, tiến trình cạnh tranh và kết quả cạnh tranh. Bên cạnh đó, một số thông tin thứ cấp cũng được thu thập từ UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Niên giám Thống kê,


sách báo đã xuất bản và một số website. 


Để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra, nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả thông qua các bảng, sơ đồ, đồ thị với các chỉ tiêu như số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân, v.v... để phân tích số liệu.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU


3.1. Các tài sản cạnh tranh của doanh nghiệp

Phần lớn các doanh nghiệp đều nhận định đất đai là tài sản mấu chốt quan trọng cho quá trình thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đều mong muốn được giao đất hoặc thuê đất từ Nhà nước để yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quỹ đất công hạn chế và kênh giao đất hay thuê đất trực tiếp từ chính quyền tỉnh hầu như chỉ dành cho các doanh nghiệp quy mô lớn (đa phần là các dự án đầu tư nước ngoài có nhu cầu lớn về diện tích đất). Chính vì thế các doanh nghiệp vừa và nhỏ không tận dụng được kênh này (Bảng 1).


Bảng 1. Tình hình đất đai của các doanh nghiệp điều tra


                                                                                                               ĐVT: ha


		Doanh nghiệp

		Mua

		Thuê

		Được giao

		Tổng



		Vùng địa lý

		

		

		

		



		Hà Nội

		0,55

		0,75

		0,38

		1,67



		Tỉnh khác

		1,69

		0,77

		1,34

		3,8



		Lĩnh vực sản xuất

		

		

		

		



		NN

		0,54

		1,44

		2,35

		4,32



		CN

		1,28

		1,49

		0,26

		3,04



		DV

		0,43

		0,34

		0,04

		0,81



		CNDV

		1,23

		1,35

		0,20

		2,78



		Loại hình doanh nghiệp (DN)

		

		

		

		



		NNc

		0,32

		0,72

		3,19

		4,24



		VNNg

		0,50

		1,67

		0,10

		2,27



		TN

		0,77

		0,17

		0,00

		0,94



		CTCF

		2,87

		0,67

		0,00

		3,54



		Khác

		0,55

		0,26

		1,88

		2,69





        Nguồn: Số liệu điều tra 2009
                 Chú thích: NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ
  

   NNc: nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần 

Qua số liệu bảng 1 có thể thấy diện tích đất của các doanh nghiệp là rất hạn chế, doanh nghiệp nông nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước là 2 đối tượng có diện tích đất lớn nhất lần lượt là 4,32 và 4,24 ha. Đồng thời thể hiện một đặc điểm trong môi trường của các loại hình doanh nghiệp là đa số diện tích đất được Nhà nước giao cho doanh nghiệp luôn thuộc về các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Tỷ lệ đất được giao đối với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp nông nghiệp lần lượt là 75,3% và 54,3% trong tổng số diện tích đất. Những doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có diện tích đất trung bình nhỏ hơn so với các doanh nghiệp thuộc các địa phương khác rất nhiều, thể hiện ở 1,67 ha so với 3,8 ha. Đối tượng doanh nghiệp có diện tích đất nhỏ nhất 0,81 ha là những doanh nghiệp dịch vụ và 0,94 ha là những doanh nghiệp tư nhân do nguồn tiếp cận chủ yếu của họ là sử dụng đất mua của gia đình hay đất đi thuê lại. Các doanh nghiệp tư nhân muốn có đất thường phải thuê lại đất của các doanh nghiệp Nhà nước không sử dụng

đến với giá cao và thời hạn không đảm bảo, rất dễ bị thu lại. Nhìn chung, có thể thấy đất đai là lý do một số đối tượng doanh nghiệp gặp nhiều hạn chế trong việc phát triển đầu tư để mở rộng sản xuất và quy mô.


Ngoài yếu tố đất đai, vốn kinh doanh đang là bài toán đố với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở miền Bắc. Ngoài vốn tín dụng thông thường, các ngân hàng trong nước hiện đang được nhiều tổ chức nước ngoài ủy thác vốn tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay như ngân hàng TMCP á Châu (ACB), ngân hàng TMCP Đông á (EAB), ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, ngân hàng Công thương Việt Nam. Ngoài các nguồn vốn trên, các doanh nghiệp hiện nay còn có thể nhận nguồn vốn trực tiếp từ các quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn khó tiếp cận với những nguồn vốn này (Bảng 2). Nguyên nhân chủ yếu là ngân hàng hầu như chỉ cho những doanh nghiệp có tài sản thế chấp vay, rất ít trường hợp được vay tín chấp, mức cho vay quá ít so với giá trị tài sản thế chấp, nhu cầu vay, thời gian làm thủ tục vay quá dài. 


Bảng 2. Tình hình nguồn vốn của các doanh nghiệp điều tra


                                                                                                                          
ĐVT: tr.đồng


		Doanh nghiệp

		Vốn chủ sở hữu

		Nợ phải trả

		Tổng



		

		Vốn quỹ

		Khác

		Ngắn hạn

		Dài hạn

		Khác

		



		Vùng địa lý

		

		

		

		

		

		



		Hà Nội

		4410,8

		218,2

		3659,1

		402,1

		48,7

		8739,0



		Tỉnh khác

		3721,8

		845,2

		3291,6

		1639,2

		49,4

		9547,2



		Lĩnh vực sản xuất

		

		

		

		

		

		



		NN

		3881,4

		692,7

		2435,0

		1365,5

		55,4

		8429,9



		CN

		6023,0

		660,0

		2878,4

		1292,6

		52,1

		10906,1



		DV

		3170,2

		620,4

		3144,2

		1324,5

		53,3

		8312,6



		CNDV

		3798,7

		672,1

		3087,3

		1312,2

		53,3

		8923,7



		Loại hình DN

		

		

		

		

		

		



		NNc

		5023,4

		660,0

		2099,4

		1300,4

		52,4

		9135,6



		VNNg

		5189,4

		758,6

		2687,5

		709,1

		67,1

		9411,8



		TN

		5125,4

		678,6

		2090,0

		629,8

		60,2

		8584,0





		CTCF

		5053,9

		664,0

		4023,0

		1289,5

		52,4

		11082,8



		Khác

		4551,4

		659,6

		1532,3

		701,4

		56,8

		7501,6





 Nguồn: Số liệu điều tra 2009
          Chú thích: NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ

            NNc: nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần 


Cơ cấu nguồn vốn của các đối tượng doanh nghiệp ở bảng 2 cho thấy, vai trò của nguồn vốn vay khi nguồn vốn chủ sở hữu chỉ chiếm gần một nửa tổng nguồn vốn của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng tương đối lớn, thể hiện hệ số rủi ro cao trong mỗi quyết định kinh doanh cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một chu kỳ quay vòng vốn. Trung bình một doanh nghiệp vừa và nhỏ ở miền Bắc Việt Nam có khoảng 9,143 tỷ đồng tiền vốn, trong đó nếu nhìn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp công nghiệp có tổng số vốn lớn nhất là 10,9 tỷ đồng, công ty cổ phần có tổng số vốn trung bình là 11,08 tỷ đồng trong các loại hình sở hữu doanh nghiệp. Điều ngạc nhiên là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội lại có quy mô tổng số vốn nhỏ hơn so với các doanh nghiệp tương tự ở các địa phương khác. Tuy nhiên, khi xét đến hệ số vốn đầu tư trên diện tích đất kinh doanh thì các doanh nghiệp Hà Nội có mức độ đầu tư cao hơn gấp 2 lần, cụ thể là 5,23 tỷ đồng/ha so với 2,51 tỷ đồng/ha. Hệ số này cao nhất đối với các doanh nghiệp dịch vụ khi các doanh nghiệp này đầu tư đến 10,3 tỷ đồng trên 1 hecta diện tích đất kinh doanh. 


Lao động đóng một vai trò rất quan trọng trong giải quyết lao động và việc làm ở nông thôn, cũng như là một yếu tố kích thích và dịch chuyển lực lượng lao động giữa các ngành, nhưng khi được hỏi về vai trò của lao động trong nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thì rất ít doanh nghiệp đánh giá cao về thành tố này. Qua điều tra, trong cơ cấu lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở miền Bắc chỉ có 4,8% lao động có trình độ trên đại học, 8,5% có trình độ đại học, 8,8% là trung cấp và gần 78% chưa qua đào tạo. Trong tổng số trung bình 138 lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nông thôn miền Bắc thì tỷ lệ lao động thường xuyên chiếm 76,2%, nam giới chiếm 73,9%, độ tuổi dưới 30 chiếm 50%, độ tuổi trên 50 là 8,5%. Các doanh nghiệp không nhận thấy một điều rằng với mức lương bình quân xấp xỉ 2,4 triệu đồng/tháng cho một lao động, đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn trong so sánh với những môi trường kinh doanh bên ngoài khi hệ số chi phí lao động ở đó cao hơn rất nhiều. Tỷ lệ lao động trẻ khá lớn cùng với mức độ thường xuyên trong tận dụng lao động sẽ giúp phản ứng tích cực với những thay đổi trong môi trường kinh doanh đòi hỏi chuyển giao công nghệ hay ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất. 


Trên thực tế doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức độ áp dụng khoa học công nghệ cao nhất 65% và 87% trong khi thể hiện sự chậm chạp tiến trình áp dụng và chuyển giao khoa học công nghệ với những thay đổi của thị trường cũng như môi trường sản xuất là những doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn và hợp tác xã với tỷ lệ 23% và 33%. Không thích ứng kịp thời với những sự thay đổi về mặt công nghệ trong sản xuất, công nghệ trong tìm kiếm các nguyên liệu đầu vào thay thế, chính là tự làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và bị đẩy lui khỏi thị trường. Đa số các doanh nghiệp đều áp dụng những khoa học công nghệ mới trong sản xuất và kinh doanh ở thời điểm trước năm 2000 (78% đối với doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, 83% đối với công ty cổ phần), đây là thời điểm mà nền kinh tế trong nước nói chung có những bước chuyển rõ rệt, thể hiện nhất ở kim ngạch những hoạt động thương mại quốc tế. Những công nghệ mới được áp dụng phần lớn có xuất xứ từ châu ¸ (80% ý kiến từ các doanh nghiệp), cụ thể từ nguồn gốc của các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến như máy nghiền trộn thức ăn gia súc; hệ thống dây chuyền sấy nông sản thực phẩm; máy cày bừa, gieo hạt, thu hoạch; máy sản xuất giống; máy xúc; máy kéo trong công nghiệp; máy ép đất, ép tôn; máy tiện; máy cắt, hàn đa số được nhập khẩu từ Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Số ít hơn (20%) là những công nghệ thể hiện trên những máy móc thiết bị phục vụ sản xuất chế tạo đến từ các nước như Đức, Italia, Mỹ… Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có mức độ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là ít nhất (17,4%), trong khi doanh nghiệp trong ngành công nghiệp và dịch vụ lần lượt là 85,4% và 78,5%. Mức độ áp dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội và các tỉnh khác không chênh lệch nhiều, thể hiện ở 53,2% và 43,1% các doanh nghiệp.


3.2. Các tiến trình cạnh tranh của doanh
         nghiệp


Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ cấu chi phí thể hiện rõ ràng sự yếu thế của hoạt động marketing trong doanh nghiệp ngay cả khi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên thị trường. Điều này thể hiện đặc biệt rõ ràng trong các doanh nghiệp Việt Nam, trung bình mỗi doanh nghiệp thực hiện từ 3% - 5% trên tổng chi phí cho hoạt động marketing. Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt từ sau năm 2006, mối quan tâm của doanh nghiệp dành cho hoạt động marketing, hoạt động mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong dài hạn, đã hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt nhất trong những hoạt động marketing được áp dụng trong kinh doanh là việc thay đổi hay thiết kế lại sản phẩm cũ cùng với những chiến lược sản phẩm mới nhằm đa dạng những phân khúc thị trường trong cách nhìn mới “đặt khách hàng vào vị trí trung tâm trong thị trường” của doanh nghiệp. Mặc dù là đối tượng bảo thủ nhất trong cách nhìn mới này nhưng có tới 45,5% doanh nghiệp Nhà nước đã thực hiện chiến lược sản phẩm mới trên thị trường cùng và sau thời điểm năm 2006. Với cách làm tương tự, 31,2% và 57,4% doanh nghiệp trong tổng số doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần cố gắng theo đuổi mục đích đẩy bật các đối thủ cạnh tranh ra khỏi những khúc thị trường mà ở đó doanh nghiệp có thể vươn tới sự hài lòng của khách hàng là tốt nhất. Đáng kể phải nói đến 62,3% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện chính sách sản phẩm mới, kéo dài chu kỳ sống của những sản phẩm ở những thời điểm định vị trên thị trường trước đó. Nguyên nhân có thể lý giải thích hợp nhất là cách doanh nghiệp đã không còn mãi bám vào lối tư duy kinh doanh cũ là ngại đầu tư, ngại mở rộng quy mô sản xuất để giảm thiểu rủi ro trên thị trường khi giành toàn bộ việc đánh giá lượng cầu và hành vi khách hàng cho nghiên cứu, và những báo cáo chỉ mang tính lý thuyết về kinh doanh. Ngoài công việc đưa ra những sản phẩm mới để phục vụ những nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở miền Bắc Việt Nam đã tiến thêm một bước nữa trong khoa học kinh doanh, đó là việc phân loại sản phẩm. Trong điều tra năm 2009, hiện nay trên 70% các doanh nghiệp cố gắng tiến hành phân loại sản phẩm, ngoại trừ 12,4% các đối tượng công ty trách nhiệm hữu hạn ký kết hợp đồng với nông dân trong sản xuất và chế biến nông sản và các hợp tác xã nông nghiệp với quan điểm cũ nặng về số lượng mà đã bỏ qua hiệu quả marketing trong tiêu thụ nếu sản phẩm được phân loại và định giá riêng biệt. Tỷ lệ 100% và 84,5% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cùng các công ty cổ phần tiến hành phân loại sản phẩm chứng minh cho sự nhạy bén hơn về nâng cao lợi thế cạnh tranh trong thu hút những đối tượng người tiêu dùng trong những phạm vi khoảng thu nhập và thị hiếu. 


Sản phẩm được phân loại và đăng ký chất lượng là hoạt động trực tiếp khẳng định và xây dựng thương hiệu bền vững của doanh nghiệp trên thị trường. Trên 85% các doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thông qua những hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng bởi Nhà nước và các cơ quan quản lý thị trường như TCVN, ISO… Tuỳ theo từng đặc thù về số lượng và danh mục sản phẩm, cũng như tính chất về lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp thực hiện quyết định nhãn hiệu chung hay riêng biệt cho tất cả sản phẩm. 75,3% các doanh nghiệp Nhà nước, 65% và 76% doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần xây dựng nhãn hiệu chung cho tất cả các sản phẩm, 87% các doanh nghiệp có vốn nước ngoài xây dựng nhãn hiệu riêng cho từng loại sản phẩm. Giải thích thêm cho những quyết định marketing đối với nhãn hiệu sản phẩm của từng loại hình doanh nghiệp có thể do sự nhầm lẫn trong phân biệt nhãn hiệu và xây dựng thương hiệu. Đó là một quá trình dài trước đây khi coi nhẹ vấn đề marketing và việc áp dụng nó đối với sự thành công trong kinh doanh của một doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp nông nghiệp thì việc triển khai chính sách sản phẩm mới cũng như phân loại sản phẩm và xây dựng thương hiệu được tiến hành chậm trễ hơn khi chỉ có 37,2% trong tổng số doanh nghiệp nhận thức được những yêu cầu mới của thị trường.  


Chính sách giá luôn đi sau chiến lược sản phẩm là thước đo tính hiệu quả marketing của hoạt động đó trong những chấp nhận cụ thể của thị trường. Đa số các doanh nghiệp vẫn luôn bám theo cách định giá truyền thống, đó là định giá dựa trên chi phí và định giá theo giá thị trường. Chính sách giá này vẫn có thể hiệu quả trên thị trường hiện tại, nhưng trong những thời điểm thông tin không hoàn hảo về sản phẩm, nhiều doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu rủi ro về giá. Chắc chắn điều này là những thách thức có thể nhìn thấy trước trong hội nhập. Tỷ lệ 89,5% và 92,3% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân định giá theo chi phí và giá thị trường, và duy nhất 67,8% công ty cổ phần định giá thay đổi. Tương tự, 97,3% các doanh nghiệp nông nghiệp định giá theo giá thị trường, 82,3% doanh nghiệp công nghiệp và 75,1% doanh nghiệp dịch vụ định giá theo chi phí. 


Trên thực tế đối với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ qua điều tra, không có một doanh nghiệp nào tiến hành xây dựng kênh phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cho rằng việc xây dựng kênh phân phối đi kèm với chi phí marketing và chi phí quản trị kênh quá lớn trong khi thị trường đã thực hiện chức năng phân phối của chính nó bằng cách thiết lập các hệ thống phân phối trung gian. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho rằng 67,8% sản phẩm của họ được tiêu thụ ở thị trường nước ngoài, trong khi đa số các doanh nghiệp còn lại thị trường tiêu thụ chính là thị trường nội địa. Cụ thể 58,8%, 68,3%, 78,7%, 82,4% khối lượng sản phẩm của các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và hợp tác xã được tiêu thụ tại thị trường trong nước thông qua các đối tượng trung gian trên thị trường thể hiện cụ thể trên khoảng từ 3-4 kênh phân phối cho sản phẩm của mỗi doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp không thể xác định được mức độ tăng trưởng thị phần vì quy mô sản phẩm trên thị trường quá lớn và không thể liệt kê được hết các đối thủ cạnh tranh. Đối với các doanh nghiệp nông nghiệp và dịch vụ thì phần lớn sản phẩm được tiêu thụ ở thị trường nội địa, nơi doanh nghiệp có thể phân phối lần lượt 78,4% và 94,5% khối lượng sản phẩm của doanh nghiệp. 


Đối với hoạt động xúc tiến sản phẩm, các doanh nghiệp cho biết trong giới hạn về lợi nhuận hiếm khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành quảng cáo cho sản phẩm của doanh nghiệp. Một trong những hoạt động mà doanh nghiệp có thể nâng cao hình ảnh doanh nghiệp tại thị trường địa phương đó là tài trợ cho những hoạt động văn hoá xã hội. Một số ít doanh nghiệp nông nghiệp thực hiện những chương trình giao lưu, chuyển giao kỹ thuật, giống, vật tư đối với người nông dân nhằm xây dựng lòng tin giữa người sản xuất và doanh nghiệp. Trong 5% tổng số các doanh nghiệp tư nhân tiến hành marketing và bán sản phẩm của họ qua website trên cơ sở những đối tượng khách hàng bên ngoài đã biết đến họ. Nhìn chung, với quy mô nhỏ, doanh nghiệp trên thực tế vẫn ở trong giai đoạn thâm nhập thị trường nên những hoạt động xúc tiến với chi phí lớn chưa được quan tâm nhiều. Hoạt động khuyến mại, giảm giá được chú trọng hơn trong những thời điểm kích thích nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Chi phí khuyến mại thường chiếm 0,1% - 0,15% so với tổng chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh.


3.3. Các kết quả cạnh tranh của doanh
        nghiệp


Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một phần thể hiện khả năng sinh lời cũng như việc đẩy nhanh quá trình quay vòng vốn tái đầu tư cho những hoạt động marketing nhằm nâng cao vị thế sản phẩm trên thị trường. Trong mô hình năm yếu tố cạnh tranh của Micheal Porter cũng nói đến thành tố này như một yếu tố tất yếu và quan trọng trong mối liên hệ với những yếu tố bên trong doanh nghiệp.

Cơ cấu chi phí của các doanh nghiệp vừa và nhỏ điều tra năm 2009 (Bảng 3) cho thấy sự khác biệt lớn về tổng chi phí giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội và các địa phương khác. Tổng chi phí bình quân của các doanh nghiệp tại Hà Nội là 3,7 tỷ đồng trong khi đối với các doanh nghiệp tại các địa phương khác là 3,08 tỷ đồng. Tỷ trọng lớn


nhất trong các khoản chi phí là chi phí nguyên vật liệu. Với bối cảnh quá trình áp dụng khoa học công nghệ được thực hiện mạnh mẽ trong các hợp phần của quá trình sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu và năng lượng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở miền Bắc là quá lớn (lần lượt 77,2% và 75,7%). Đây chính là nguyên nhân, hay có thể gọi là thách thức lớn khi hội nhập không rào cản. Rõ ràng các doanh nghiệp trong nước không thể cạnh tranh ngang bằng về giá khi còn đi sau các doanh nghiệp nước ngoài về tính quy mô trong kinh tế.    


Trong các lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp nông nghiệp có mức tổng chi phí thấp nhất 1,6 tỷ đồng được lý giải do chi phí nguyên liệu đầu vào thấp hơn so với các ngành công nghiệp và dịch vụ. Đối với các loại hình doanh nghiệp thì phân bổ tổng chi phí đồng đều hơn nhưng mức chi phí nguyên vật liệu vẫn tồn tại rất lớn ở các doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí quản lý và khấu hao ở mức 0,05% và 0,04% so với tổng chi phí thể hiện tính không khoa học và chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và quản lý đi kèm với việc sử dụng trang thiết bị lạc hậu kéo theo khả năng không có hiệu quả sản xuất và chi phí quản trị chất lượng sản phẩm.


Bảng 3. Cơ cấu chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp điều tra


                             ĐVT: tr.đồng


		Doanh nghiệp

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		Tổng



		Vùng địa lý

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hà Nội

		2860,2

		237,6

		176,7

		174,0

		140,3

		67,8

		44,4

		3701,0



		Tỉnh khác

		2330,6

		191,7

		150,1

		155,1

		159,1

		55,4

		35,0

		3077,0



		Lĩnh vực sản xuất

		

		

		

		

		

		

		

		



		NN

		1218,4

		104,0

		71,3

		85,9

		81,3

		30,4

		14,0

		1605,2



		CN

		2926,9

		230,6

		173,1

		187,0

		162,0

		69,8

		44,6

		3794,0



		DV

		2364,5

		204,1

		158,4

		151,0

		149,6

		56,0

		38,8

		3122,4



		CNDV

		2825,9

		273,0

		219,8

		155,9

		144,2

		64,3

		39,7

		3722,8



		Loại hình DN

		

		

		

		

		

		

		

		



		NNc

		2652,1

		191,2

		165,2

		184,3

		148,9

		63,2

		41,4

		3446,2



		VNNg

		2750,5

		227,0

		173,0

		178,7

		147,3

		66,3

		38,3

		3581,0



		TN

		2340,0

		204,9

		142,8

		142,5

		139,9

		55,7

		37,0

		3062,7



		CTCF

		2646,0

		220,6

		167,4

		165,6

		155,2

		62,2

		40,0

		3457,0



		Khác

		2716,9

		221,2

		175,8

		175,5

		145,6

		65,7

		42,5

		3543,2





Nguồn: Số liệu điều tra 2009
         Chú thích:   1. Chi phí nguyên vật liệu; 2. Chi phí lao động; 3. Chi phí bán hàng;
                             4. Chi phí quản lý; 5. Khấu hao; 6. Các khoản giảm trừ; 7. Chi phí khác


So sánh với lợi nhuận trung bình trong điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2004, số liệu trong 168 mẫu điều tra cho thấy một bức tranh khả quan hơn trong thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế cao nhất là doanh nghiệp Nhà nước, một phần cũng vì bởi đây là loại hình doanh nghiệp thu hút được nhiều nhất sự hỗ trợ của Nhà nước (Bảng 4). Doanh nghiệp tại Hà Nội có lợi nhuận sau thuế cao hơn so với các doanh nghiệp ở các địa phương khác khi có rất nhiều điều kiện thuận lợi về phía thị trường tiêu thụ làm giảm thiểu chi phí các khoản giảm trừ và bán hàng. Doanh nghiệp dịch vụ có thu nhập cao nhất trong nhóm những doanh nghiệp thuộc về các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Mặc dù vậy, tỷ suất lợi nhuận/vốn kinh doanh giữa các doanh nghiệp vẫn còn rất thấp. Với tỷ suất lợi nhuận này nếu rơi vào những thời điểm khủng hoảng của nền kinh tế trong nước như quý 3 năm 2008 thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ thua lỗ. Doanh nghiệp dịch vụ và doanh nghiệp tư nhân có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cao hơn những doanh nghiệp còn lại trong nhóm thể hiện lợi

thế cạnh tranh trong hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội mặc dù có lợi nhuận cao nhưng tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thấp hơn so với các doanh nghiệp tại các địa phương khác.


Phân tích tỷ số RCR trong bảng 5 cho thấy, nếu không có hỗ trợ từ Nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở miền Bắc Việt Nam không thực sự có khả năng cạnh tranh, hay giá trị những yếu tố sẵn có bên trong doanh nghiệp nhỏ hơn lợi nhuận thực tế mà nó tạo ra. Khi có hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp tại Hà Nội không có lợi thế cạnh tranh bằng những doanh nghiệp bên ngoài. Doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp dịch vụ có sức cạnh tranh lớn nhất thể hiện ở giá trị RCR lần lượt là 0,73 và 0,79. Điều này tất yếu giải thích sự hỗ trợ tuyệt đối của Nhà nước cho những doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và tính năng động của những doanh nghiệp dịch vụ trong môi trường kinh doanh hiện tại. Một lần nữa nghiên cứu chỉ ra vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp nội địa............... 


Bảng 4. Kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp


		

		Lợi nhuận sau thuế


(tr.đồng)

		Tỷ suất lợi nhuận/vốn


(%)

		Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu


(%)



		Vùng địa lý

		

		

		



		Hà Nội

		323,86

		3,71

		7,78



		Tỉnh khác

		271,59

		2,84

		7,85



		Lĩnh vực sx

		

		

		



		NN

		141,15

		1,67

		7,84



		CN

		304,20

		2,79

		7,17



		DV

		341,17

		4,10

		9,54



		CNDV

		272,83

		3,06

		6,61



		Loại hình DN

		

		

		



		NNc

		365,82

		4,00

		9,28



		VNNg

		281,02

		2,99

		7,03



		TN

		352,88

		4,11

		10,0



		CTCF

		265,42

		2,39

		6,9



		Khác

		293,38

		3,91

		7,4





Nguồn: Số liệu điều tra 2009
        Chú thích:    NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ
 
             NNc: Nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần 


Bảng 5. Chỉ số chi phí nguồn lực RCR


		Doanh nghiệp

		Không có hỗ trợ từ Nhà nước

		Có hỗ trợ từ Nhà nước



		Vùng địa lý

		

		



		Hà Nội

		1,06

		0,87



		Tỉnh khác

		1,00

		0,83



		Lĩnh vực sản xuất

		

		



		NN

		1,04

		0,87



		CN

		1,08

		0,88



		DV

		0,94

		0,79



		CNDV

		1,07

		0,88



		Loại hình DN

		

		



		NNc

		0,87

		0,73



		VNNg

		0,97

		0,83



		TN

		0,94

		0,79



		CTCF

		1,14

		0,93



		Khác

		0,92

		0,78



		Các DN

		1,03

		0,85





Nguồn: Số liệu điều tra 2009
        Chú thích:  NN: nông nghiệp; CN: công nghiệp; DV: dịch vụ; CNDV: công nghiệp dịch vụ
  
           NNc: Nhà nước; VNNg: vốn nước ngoài; TN: tư nhân; CTCF: công ty cổ phần 


4. KẾT LUẬN


Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh hội nhập đang là một vấn đề giành được nhiều sự quan tâm của Nhà nước và những cơ quan hoạch định chính sách cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước là một bước chuẩn bị cho việc xây dựng một hệ thống chính sách nhằm hỗ trợ tích cực tính hiệu quả trong cạnh tranh ngang bằng. Nghiên cứu chỉ ra một thực tế là khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở miền Bắc Việt Nam vẫn còn rất yếu kém nếu không có sự giúp đỡ từ Nhà nước. Việc xây dựng một hệ thống chính sách hợp lý, nhất quán, thoả mãn nguyện vọng của doanh nghiệp và một môi trường đầu tư an toàn là giải pháp hữu hiệu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định và giảm thiểu chênh lệch thu nhập giữa các ngành. Ngoài ra, công tác chuyển giao khoa học công nghệ kỹ thuật cần được tích cực triển khai đi kèm với xây dựng lối suy nghĩ khoa học trong kinh doanh đối với các đối tượng doanh nghiệp sẽ là bàn đạp tiến tới hội nhập bền vững.
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